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Tăng huyết áp 89 54 57 112 312 16,6 
ít hoạt động thể lực 120 62 59 152 393 20,9 

Ăn nhiều mỡ động vật 192 67 70 83 412 21,9 
Ăn nhiều đồ ngọt 96 55 74 105 330 17,6 
Yếu tố ăn nhiều mỡ động vật chiếm tỷ lệ 21,9%, ít 

hoạt động thể lực chiếm 20,9%, ăn nhiều đồ ngọt 
chiếm 17,6%, tăng huyết áp chiếm 16,6%, thừa cân 
chiếm 13,4%. 

6. Mối liên quan giữa tỷ lệ mắc ĐTĐ với yếu tố 
nguy cơ: 

Yêú tố Tổng số Số mắc % p 
BMI > 23 
BMI< 23 

251 
1629 

32 
50 

12,7 
3,1 <0.001 

Gia đình có người bị ĐTĐ 
Gia đình không bị ĐTĐ 

75 
1805 

20 
62 

26,7 
3,4 <0.001 

Đẻ con trên 4000Gr 
Đẻ con dưới 4000Gr 

27 
998 

6 
44 

22,2 
4,4 <0,01 

Tăng huyết áp 
Không tăng HA 

312 
1568 

31 
51 

10,1 
3,3 <0.001 

ít hoạt động thể lực 
Có hoạt động thể lực 

393 
1487 

25 
57 

6,4 
3,8 >0,05 

Ăn nhiều mỡ động vật 
ít, không ăn mỡ động vật 

412 
1468 

14 
68 

4,0 
4,6 >0,05 

Ăn nhiều đồ ngọt 
ít, không ăn đồ ngọt 

330 
1550 

20 
62 

6,1 
4,0 >0,05 

Các yếu tố nguy cơ như là: BMI > 23, gia đình có 
người bị ĐTĐ, đẻ con trên 4000gr và tăng HA làm tăng 
tỷ lệ mắc ĐTĐ typ 2 (p <0,001) 

Kết luận và kiến nghị 

- Tỷ lệ ĐTĐ typ 2 trong độ tuổi 30-69 tại Thái Bình 
là 4,3%, khu vực thành phố là 6,5%, khu vực làng nghề 
5.2%, khu vực thị trấn 3,5% và khu vực thuần nông 
2.4%. 

- Tỷ lệ ĐTĐ typ 2 tăng dần theo tuổi cao nhất ở 
nhóm trên 60 tuổi 7,51% 

- Các yếu tố nguy cơ: Chỉ số BMI >23, Tăng HA, ít 
vận động thể lực và ăn nhiều đồ ngọt ở vùng nội thị và 
làng nghề cao hơn so với vùng thị trấn và thuần nông 

- Các yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ ĐTĐ typ2 là: 
Gia đình có người bị ĐTĐ, bà mẹ đẻ con trên 4000gr, 
BMI> 23 và tăng HA. 

- Cần có các biện pháp truyền thông giảm sử dụng 
mỡ động vật, giảm sử dụng đồ ngọt, tăng cường các 
hoạt động thể lực và kiểm soát tốt tăng huyết áp  
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Nhận xét qua 37 trường hợp Ung thư mỏm cụt dạ dày  

 
Phạm Văn Nam, Nguyễn Cường Thịnh, Diêm Đăng Bình 

Bệnh viện Trung ương quân đội 108 
Tóm tắt 
Ung thư mỏm cụt dạ dày được xác định khi ung thư 

xuất hiện ở mỏm dạ dày còn lại sau 5 năm cắt đoạn dạ 
dày điều trị loét lành tính. Ung thư mỏm cụt dạ dày là 
bệnh có tiên lượng xấu. Từ tháng 1/1987 – tháng 
6/2010 có 37 bệnh nhân ung thư mỏm cụt dạ dày điều 
trị tại Khoa Ngoại tiêu hoá Bệnh viện 108, gồm 28 
nam, 9 nữ, tuổi trung bình 51,5, dao động từ 38 – 88 
tuổi. Thời gian sau mổ trung bình 20,5 năm, dao động 
từ 5 – 40 năm. Tất cả 37 bệnh nhân đều mổ theo 
Billroth II. điều trị ngoại khoa 28 bệnh nhân, phẫu thuật 
triệt để 20 (68,9%) bệnh nhân, nối thực quản hỗng 
tràng theo Roux en Y : 15, nối mỏm dạ dày hỗng tràng 
theo Roux en Y :5, phẫu thuật tạm thời: 9 bệnh nhân. 
Nghiên cứu cho thấy nhưng bệnh nhân đã mổ cắt đoạn 
dạ dày điều trị loét lành tính cần phải nội soi theo dõi, 
đặc biệt những bệnh nhân mổ theo Billroth II 15 – 20 
năm. Phẫu thuật triệt để điều trị ung thư mỏm cụt dạ 
dày có thể thực hiện được và là phương pháp hiệu quả 
trong điều trị ung thư mỏm cụt dạ dày.  

Từ khóa: Ung thư mỏm cụt dạ dày. 
Summary 
Gastric cancer stump is defined as carcinoma that 

occurred in gastric stump, which had undergone partial 
gastrectomy for benign gastric disease 5 years before. 

Gastric cancer stump is still termed as a poor 
prognosis disease. Thirty – sevent gastric cancer 
stump patients underwent in Department of digestive 
surgery, 108 Hospital, 28 male and 9 female patients 
were invoved in this series, where mean age was 51,5 
years (range 38 – 88). The time duration between 
primary gastrectomy for benign gastric disease and 
occurrence of cancer gastric stump ranged from 5 to 
40 years. All 37 patients underwent Billroth II 
reconstruction in the primary gastrectomy. 28 patients 
received surgery therapy, 20 patients received radical 
resection, Esophagus jejunum Roux en Y 
anastomosis:15,Gastric stump jejunum Roux en Y 
anastomosis: 5, palliative operation 8. The study 
demonstrated it is necessary for the patients who 
received partial gastrectomy for benign gastric to 
undergo endoscopy follow – up, especially for patients 
who underwent Billroyh II reconstruction procedure at 
15 – 20 years. Radical resection for gastric cancer 
stump is possible and is effective way to treat the 
patients with gastric stump cancer. 

Keywords: Gastric cancer stump 
Đặt vấn đề 
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Ung thư mỏm cụt dạ dày (UTMCDD) được xác định 
khi ung thư xuất hiện ở mỏm dạ dày còn lại sau cắt 
đoạn dạ dày điều trị loét lành tính từ 5 năm trở lên 
(Matsui và cộng sự, 2001). Hiện nay, mặc dù đã có 
nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, UTMCDD 
vẫn là bệnh lý khó khăn trong phẫu thuật và có tiên 
lượng xấu. Chúng tôi xin nêu một số nhận xét qua 
những trường hợp UTMCDD điều trị tại Bệnh viện 
TWQ§ 108. 

Bệnh nhân và phương pháp nghiên cứu 
Bệnh nhân: Những bệnh nhân bị UTMCDD điều trị 

tại Khoa Ngoại Tiêu hoá Bệnh viện TƯQĐ108 từ tháng 
1/ 1987- tháng 6/2010.  

Phương pháp: Hồi cứu hồ sơ, tìm hiểu về chẩn 
đoán bệnh và phương pháp mổ lần đầu, tuổi khi mổ, 
điều trị khi được chẩn đoán UTMCDD.  

Kết quả 
37 Bệnh nhân được chẩn đoán là UTMCDD từ 5 -

40 năm sau mổ, trung bính 20,5 năm trong đó có 28 
nam, 9 nữ, tuổi đời từ 38-88, trung bình 51,5. 

1. Chẩn đoán khi mổ lần đầu: 
Loét tá tràng: 16 (43,2%) 
Loét dạ dày: 21 (56,8%) 
2. Phương pháp mổ: Tất cả 37 bệnh nhân được 

mổ theo phương pháp Billroth II 
3. Tuổi khi mổ lần đầu: 
Dưới 30: 11(29,7%) 
Từ 31-50: 21(56,7%) 
Trên 50: 5 (13,6%) 
4. Điều trị ngoại khoa 
29 bệnh nhân được mổ lại, trong đó có 15 bệnh 

nhân cắt toàn bộ dạ dày, nối thực quản-hồng tràng 1 
lớp trước đại tràng ngang theo Roux-en Y; 5 BN cắt lại 
dạ dày, làm lại miệng nối theo Roux-en Y, 3 Bn nối vị 
tràng, 5 bệnh nhân mở thông dạ dày. 

8 bệnh nhân không mổ, do không còn chỉ định mổ 
hoặc bệnh nhân từ chối mổ. 

Bàn luận 
Bệnh sinh của UTMCDD: nhiều tác giả cho rằng: 

trào ngược dịch hỗng tràng là yếu tố quan trọng nhất 
(2,3,4,5,). Szentleleki.K (1990) nghiên cứu thực nghiệm 
trên chuột, thấy tỷ lệ UTMCDD cao hơn ở nhóm mổ có 
trào ngược dịch mật bắt buộc (tỷ lệ 50% sau phẫu 
thuật Billroth II, 28,5% sau phẫu thuật Billroth I); ở 
nhóm cắt đoạn dạ dày kèm theo phẫu thuật làm giảm 
sự trào ngược của hỗng tràng Billroth II + Braun, Roux-
Y, tỷ lệ UTMCDD thấp hơn một cách có ý nghĩa. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy 100% bệnh nhân đều mổ 
theo BillrothII, đây là kiểu mổ phổ biến tại cơ sở của 
chúng tôi tron g nhiều năm qua.  

Thống kê thấy có 16 (43,2%) BN loét tá tràng và 21 
(56,8%)BN loét dạ dày trong chẩn đoán bệnh khi mổ 
lần đầu. Nhiều tác giả nhận xét tỷ lệ UTMCDD sau cắt 
đoạn dạ dày gặp ở bệnh nhân loét dạ dày cao hơn loét 
hành tá tràng [1,6.9], tuy nhiên, Kaare Liavaag cho 
rằng:Tổn thương ban đầu là loét tá tràng hay loét dạ 
dày không có ý nghĩa với nguy cơ gây UTMCDD [7] 

Việc xác định tác nhân gây UTMCDD hiện vẫn còn 
là vấn đề khó và đang được bàn luận. Các tác giả 

nghiên cứu về UTMCDD cho rằng cắt đoạn dạ dày gây 
giảm toan, vi khuẩn tại chỗ phát triển tạo điều kiện để 
các nitrit thức ăn tạo ra nitrosamines, là những chất 
được coi là có khả năng gây ung thư. Kuhara và cộng 
sự (2003) cho rằng; Nhiễm kuẩn Helicobacter pyloi là 
yếu tố gây UTMCDD. Lorusso và cộng sự (2000) cho 
rằng cắt đoạn dạ dày gây những biến đổi của niêm 
mạc dạ dày: viêm teo niêm mạc, dị sản ruột, loạn 
sản,... thậm chí dẫn tới UTMCDD[3,4,5,6,7] 

Tỷ lệ của UTMCDD sau cắt đoạn dạ dày theo các 
tác giả khác nhau cho những tỷ lệ khác nhau. Visite 
(1986) theo dõi 3470 bệnh nhân sau cắt đoạn dạ dày 
từ 25-45 năm. thấy 21% UTMCDD. Rutbstalnikoicz 
(1990) thấy 1,5%-2% sau 15 năm, 1,4%-4,4% sau 20 
năm, 3%-5,7% sau 30 năm, tác giả kết luận: tỷ lệ 
UTMCDD tăng theo thời gian sống của bệnh nhân sau 
cắt đoạn dạ dày. Chúng tôi gặp 11 bệnh nhân bị 
UTMCDD sau mổ dạ dày lần đầu dưới 30 tuổi, phù hợp 
với nhận xét của các tác giả nước ngoài là cắt đoạn dạ 
dày tuổi càng trẻ thì nguy cơ UTMCDD càng cao. 
Luigigiareli thấy tỷ lệ này ở những bệnh nhân sau mổ 
trước 45 tuổi là 2,46%, sau 45 tuổi là 0,54% 
[2,3,4,7,8,9]. 

Hầu hết các tác giả cho rằng điều trị UTMCDD 
đang là một vấn đề khó khăn, nhiều BN đến viện khi 
bệnh đã ở giai đoạn muộn, chỉ làm được những phẫu 
thuật tạm thời, tỷ lệ thực hiện phẫu thuật triệt để thấp 
do u quá lớn hoặc xâm lấn và di căn nhiều nơi (hình 1) 
Kết quả nghiên cứu cho thấy 29 bệnh nhân được mổ 
lại, trong đó chỉ 15 bệnh nhân cắt toàn bộ mỏm dạ dày 
còn lại, nối thực quản-hồng tràng theo Roux- en Y 
(hình 2, hình 3) và 5 BN cắt lại dạ dày, làm lại miệng 
nối, 3 BN nối vị tràng, 6 bệnh nhân mở thông dạ dày, 8 
bệnh nhân không mổ, do không còn chỉ định mổ hoặc 
bệnh nhân từ chối mổ.  

Tỷ lệ mổ triệt để qua nghiên cứu chỉ thực hiện được 
ở 15 (51.7%) BN, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với các 
tác giả nước ngoài, do việc chẩn đoán còn chậm. Tỷ lệ 
mổ triệt để cho BN UTMCDD của Chenli và cộng sự 
(2005) cũng như một số tác giả 50 – 60% [3,5]  

Chen và cộng sự (2005), cùng nhiều tác giả cho 
rằng trong phẫu thuật triệt để điều trị UTMCDD, ngoài 
việc cắt bỏ tổn thương u, phần mỏm dạ dày còn lại, 
người ta cố gắng vét hạch khi quan sát thấy, các tác 
giả giới thiệu những vị trí thường thấy hạch di căn 
gồm quanh u và miệng nối, động mạch vị trái,, vùng 
rốn lách [3]. 

Kunisaki và cộng sự (2002) nhận xét nhóm hạch 
di căn quanh động mạch chủ bụng, mạc nối lớn, bờ 
trên tuỵ nên được lấy triệt để [7], tuy nhiên chúng tối 
nhận thấy cần dựa vào tổn thương cụ thể và tình 
trạng toàn thân của từng BN để lựa chọn phương 
pháp phẫu thuật hợp lý. 

Chen và cộng sự (2005), cùng nhiều tác giả kết 
luận việc ph ţ hiện sớm UTMCDD có ảnh hưởng rất 
lớn tới khả năng điều trị ngoại khoa triệt để, cũng như 
kết quả lâu dài của điều trị, các tác giả đề nghị nên 
kiểm tra nội soi thường xuyên trong theo rõi những BN 
đã mổ cắt đoạn dạ dày điều trị loét [3]. 

Kết luận 
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Điều trị ngoại khoa triệt để ung thư mỏm cụt dạ dày 
có thể thực hiện được và là phương pháp hiệu quả 
trong điều trị ung thư mỏm cụt dạ dày.  

Những bệnh nhân đã mổ cắt đoạn dạ dày điều trị 
loét lành tính nên theo dõi nội soi, đặc biệt ở những 
bệnh nhân sau cắt đoạn dạ dày theo Billroth II 15 - 
20 năm.  
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KHẢO SÁT TỈ LỆ GIẢM ĐẬM ĐỘ (LAA) 

Ở PHỔI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG TRÊN MÁY CT SCAN ĐỊNH LƯỢNG 
 

Đặng Vĩnh Hiệp - Bệnh viện Chợ Rẫy 
Nguyễn Quốc Dũng, Trịnh Tú Tâm 

Bệnh viện Hữu Nghị  
Tóm tắt 
Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ giảm đậm độ (Low 

Attenuation Area) ở phổi người bình thường trên máy 
CT scan định lượng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.  

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả. Nghiên cứu 
trên 29 người bình thường, tuổi từ 21-30, không hút 
thuốc lá, không bị COPD, được khảo sát tỉ lệ giảm đậm 
độ (LAA) trên phổi bằng máy CT scan định lượng 
Hitachi Presto 4 hàng đầu dò trong thời gian từ 
01/8/2007 đến 31/7/2008. 

Kết quả: Tỉ lệ giảm đậm độ (LAA) ở người bình 
thường thấp nhất là 0%, cao nhất là 1,8%, tỉ lệ giảm 
đậm độ trung bình là 0,57%; độ lệch chuẩn: 0,56.  

Kết luận: Tỉ lệ giảm đậm độ (LAA) ở người bình 
thường trên máy CT scan định lượng thì rất thấp, chỉ 
dao động từ 0-1,8%. 

Từ khóa: giảm đậm độ, phổi. 
summary 
Objective: To identify percentage of Low 

Attenuation Area (LAA) decrease in normal subjects on 
Quantitative Computed Tomgraphy at Cho Ray 
hospital. 

Study design: A discriptive study included 29 
normal men (non-smoker, non-COPD),age: 21-30 year 
old. We identify percentage of Low Attenuation Area 
decrease in normal subjects on quantitative Computed 
Tomography Hitachi Presto from 01/8/2007 to 
31/7/2008 at Cho Ray hospital. 

Result: Percentage of Low Attenuation Area (LAA) 
decrease in normal subjects have LAA lowest 
percentage: 0%, LAA highest percentage: 1.8%, LAA 
average percentage: 0.57%; standard deviation: 0.56. 

Conclusion: Percentage of Low Attenuation Area 
(LAA) decrease in normal subjects on quantitative 
Computed Tomography is very low, from 0-1.8%.  

Keywords: Low Attenuation Area. 

Đặt vấn đề 
Đánh gi̧  vùng đậm độ thấp do ứ phế nang ở phổi 

bằng CT Scan định lượng bằng phần mềm LAA là một 
phương pháp chẩn đoán mới được đưa vào ứng dụng 
trên lâm sàng để chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính (COPD: Chronic Obtructive Pulmonary Disease). 
Dựa vào phần mềm LAA, máy có thể đo được tỉ lệ phần 
trăm diện tích vùng phế nang bị tổn thương cũng mức độ 
tổn thương[3][4][7]. Đây là một kỹ thuật không xâm lấn phù 
hợp với bệnh nhân nặng không thể đo chức năng hô 
hấp được, bị nhiễm trùng hô hấp trên, ho ra máu không 
rõ nguyên nhân, sau phẫu thuật lồng ngực, bệnh nhân 
không hợp tác�Đồng thời CT Scan định lượng rất hữu 
ích để phân tích hình ảnh ứ khí phế nang ở bệnh nhân 
COPD trong phẫu thuật cắt phổi, cần xác định thể tích 
phổi còn lại sau cắt phổi[2]. Ưu điểm của kỹ thuật chụp 
CT Scan định lượng là hình ảnh những vùng có đậm độ 
thấp được đánh dấu màu vàng, chúng ta dễ dàng nhận 
thấy trên các l ţ cắt so với chụp CT Scan thường không 
hiển thị màu, vì vậy giúp chúng ta xác định chính xác vị 
trí tổn thương. Có nhiều nghiên cứu khẳng định mối liên 
hệ giữa tỉ lệ giảm đậm độ và độ nặng COPD[3][4][7]. Tuy 
nhiên chưa có nhiều nghiên cứu xác định tỉ lệ giảm đậm 
độ phế nang ở người trưởng thành bình thường là bao 
nhiêu. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu xác định tỉ lệ 
giảm đậm độ phế nang ở người trưởng thành bình 
thường, không hút thuốc ļ , không bị COPD bằng máy 
CT scan định lượng Hitachi Presto 4 hàng đầu dò tại 
Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm xác định những chỉ số căn 
bản trên người bình thường. 

Mục tiêu: Khảo s ţ tỉ lệ giảm đậm độ (Low 
Attenuation Area) ở phổi người bình thường trên máy 


